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	10. Quá trình đào tạo


	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo, nước đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại học Bách Khoa TP. HCM
	Thủy lợi
	1988

	Thạc sỹ
	Đại học Bách Khoa TP. HCM
	Công trình trên nền đất yếu
	1991

	Tiến sỹ
	Đại học Bách Khoa TP. HCM
	Cơ học đất, cơ học nền móng, công trình ngầm
	1998

	Thực tập sinh khoa học 
	
	
	


	11. Quá trình công tác


	Thời gian 
(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ Cơ quan

	1980 - 1998
	Nhân viên
	Viện KHTL Miền Nam
	28, Hàm Tử, Q. 5, TP. HCM

	1999 - 2002
	Phó Trưởng phòng
	Viện KHTL Miền Nam
	28, Hàm Tử, Q. 5, TP. HCM

	2003 - nay
	Trưởng phòng
	Viện KHTL Miền Nam
	28, Hàm Tử, Q. 5, TP. HCM


	12. Trình độ ngoại ngữ



	Tên ngoại ngữ
	Nghe

(tốt/ khá/ TB)
	Nói
(tốt/ khá/ TB)
	Viết
(tốt/ khá/ TB)
	Đọc hiểu tài liệu
(tốt/ khá/ TB)

	1. Anh Văn
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	2. Pháp Văn
	TB
	TB
	TB
	khá


	13. Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu:



	- Lĩnh vực chuyên môn: Địa Kỹ Thuật Xây Dựng

	- Hướng nghiên cứu: 
· Nghiên cứu biện pháp Địa Kỹ Thuật tổng hợp để ổn định công trình với các loại đất có nguồn gốc khác nhau và nền trên nền đất yếu.
· Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất trong điều kiện biến đổi khí hậu và môi trường.

· Nghiên cứu ổn định mái dốc trong xây dựng công trình bảo vệ bờ sông, biển, cảng.


	14. Các công trình nghiên cứu khoa học: 



	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian 

(bắt đầu – kết thúc)
	Thuộc Chương trình 

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất nhiễm phèn – nhiễm mặn trong quá trình ngọt hoá và ứng dụng vào tính toán ổn định công trình được xây dựng trong những vùng đất phèn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long
	2001-2002
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết kế và công nghệ thi công đê biển ở đồng bằng sông Cửu Long
	2001-2002
	
	

	Ứng dụng và chế tạo thiết bị xuyên tĩnh để tính sức chống cắt của các loại đất yếu
	2001-2002
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu giải pháp thiết kế thi công hợp lý để tăng độ ổn định đê bao vùng ngập lũ đồng bắng sông Cửu Long
	2002-2003
	
	Đã nghiệm thu



	Nghiên cứu phân tích đánh giá đất đắp và đất nền, xác lập cơ sở tính toán, đề xuất mặt cắt cơ bản của đê bao vùng ngập lũ
	2004-2005
	
	Đã nghiệm thu

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian 

(bắt đầu – kết thúc)
	Thuộc Chương trình 

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp đập khi hồ chứa bắt đầu tích nước
	2004-2005
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu công nghệ chống thấm hiệu quả cho đập bằng vật liệu địa phương
	2006-2008
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp có tính xói rửa trong xây dựng đập đất ở miền Trung
	2008-2009
	
	Đã nghiệm thu

	
	
	
	

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian 

(bắt đầu – kết thúc)
	Thuộc Chương trình 

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	Sử dụng đất tại chỗ để đắp đập bằng phương pháp đầm nén ở miền Trung
	1993-1995
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu nguồn gốc hình thành, tính năng xây dựng và công nghệ sử dụng các loại đất khác nhau ở Khánh Hoà phục vụ cho thiết kế, xây dựng, quản lý, khai thác đập đất và hồ chứa nước
	1994-1995
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu đất đắp đập Cà Giây
	1996-2000
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu các biện pháp thi công đập đất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 
	1997-1999
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê cửa sông ngăn mặn Nam Bộ.
	2000-2002
	Đề tài độc lập cấp Nhà nước
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê bờ bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long
	2003-2005
	Đề tài độc lập cấp Nhà nước
	Đã nghiệm thu


	15. Các công trình công bố:


	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình…) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Đặc điểm địa chất công trình của một số loại đất đắp ở miền Nam Việt Nam
	Đồng tác giả
	Tuyển tập Khoa học Công nghệ Viện KHTL Miền Nam
	1991

	2
	Bảo đảm độ ẩm yêu cầu của khối đất khi đầm nén để nâng cao chất lượng khối đất đắp trong thân đập
	Đồng tác giả
	- nt –
	1993

	3
	Khả năng sử dụng đất loại sét có tính trương nở để đắp đập ở các tỉnh miền Trung
	
	- nt –
	1993

	4
	Đặc điểm trương nở của đất loại sét và một số biện pháp sử dụng đất có tính trương nở để đắp đập
	
	- nt –
	1994

	5
	Phạm vi biến đổi độ ẩm yêu cầu khi đầm nén
	Đồng tác giả
	- nt –
	 

	6
	Một số nhận xét về các tiêu chuẩn phân loại đất được sử dụng ở Việt Nam
	Đồng tác giả
	- nt –
	1997

	7
	Những kinh nghiệm rút ra từ những sự cố ở một số đập đất được đầm nén trong điều kiện nhiệt đới ẩm Nam Trung Bộ
	Đồng tác giả
	- nt –


	1997

	8
	Sự hình thành những khe nứt trong khối dất được đắp bằng những loại vật liệu đất có tính trương nở - co ngót khác nhau
	
	- nt –


	1997

	9
	Bàn về nguyên nhân mất nước cục bộ ở đập chính nhánh trái sông Quao
	
	- nt –
	1997

	10
	Chọn qui trình khai thác và tưới ẩm thích hợp nhằm nâng cao tính đồng nhất của vật liệu đắp đập ở Nam Trung Bộ
	
	- nt –


	1997

	11
	Đặc điểm lún ướt của loại đất sét pha cát - á sét màu xám vàng ở Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	Đồng tác giả
	- nt –
	1997

	12
	Đặc trưng  khả năng đầm chặt của một số loại đất ở Tây Ninh
	Đồng tác giả
	- nt –
	1997

	13
	Đánh giá tính trương nở của đất loại sét dùng để đắp đập trong điều kiện khí hậu miền Nam
	
	- nt –
	1998

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình…) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	14
	Sự thay đổi hệ số thấm của khối đất đắp trong quá trình trương nở
	Đồng tác giả
	- nt –
	1998

	15
	Thành phần khoáng vật của một số đất loại sét ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và ảnh hưởng hàm lượng montmorinollite đến sự trương nở của đất đắp
	Đồng tác giả
	- nt –


	1998

	16
	Chọn độ ẩm thích hợp khi đầm nén nhằm giảm mức độ trương nở của khối đất đắp
	Đồng tác giả
	- nt –
	1998

	17
	Nhận xét về các phương pháp thí nghiệm trương nở và phân cấp đất trương nở theo tiêu chuẩn USBR và Snhip 2-05-08-85
	
	- nt –


	1998

	18
	Ảnh hưởng của thành phần khoáng vật Montmorillonite đến dạng đường quan hệ giữa hệ số trương nở tự do (RN) với dung trọng khô ban đầu (c) của đất loại sét
	
	- nt –


	1998

	19
	Sự thay đổi tính chất cơ lý của đất chua phèn trong quá trình tiếp xúc với nước ngọt
	Đồng tác giả
	- nt –
	1998

	20
	Sự thay đổi môi trường nước có thể gây hư hỏng bề mặt các công trình đất ở đồng bằng Sông Cửu Long
	Đồng tác giả
	- nt –
	1999

	21
	Một số giải pháp thích hợp sử dụng đất loại sét có tính trương nở để đắp đập ở các tỉnh phía Nam
	
	- nt –
	1999

	22
	Ảnh hưởng môi trường nước đến tính trương nở của đất loại sét dọc ven biển Nam Trung Bộ
	Đồng tác giả
	- nt –
	1999

	23
	Đánh giá mức độ cố kết thực tế của lớp bùn sét, sét chảy ở dưới đê sau nhiều năm xây dựng để tính toán ổn định nền đê ở Tiền Giang
	Đồng tác giả
	- nt –


	1999

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình…) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	24
	Khả năng sử dụng các bãi đất được bồi đắp bằng xáng thổi để làm nền công trình ở đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng tác giả
	- nt –


	1999

	25
	Chonï sơ đồ thí nghiệm xác định sức chống cắt của  lớp bùn sét, sét chảy phục vụ tính toán ổn định nền đê
	Đồng tác giả
	- nt –
	2000

	26
	Đánh giá mức độ cố kết của lớp bùn sét, sét chảy dưới nền một số đoạn đê thực tế ở Tiền Giang
	Đồng tác giả
	
	2000

	27
	Một số kết quả nghiên cứu quá trình tự cố kết của các bãi đất được bồi đắp bằng xáng thổi ở ĐB sông Cửu Long
	Đồng tác giả
	
	2000

	28
	Một số kỹ thuật đầm nén đập đất trong điều kiện địa chất môi trường Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ
	Đồng tác giả
	
	2000

	29
	Bảo vệ nguyên nhân hình thành những mương xói sâu, sạt lở mái đê, mái kênh dọc ven biển Nam Trung Bộ
	
	- nt –


	2000

	30
	Độ chặt - độ ẩm và mức độ bão hoà nước khác nhau của lớp đáy đập gây nên lún không đều, tạo ra vết nứt trong thân đập đất sau khi thi công
	Đồng tác giả
	- nt –


	2001

	31
	So sánh kết quả chọn dung trọng khô thiết kế của đập đất (cTK) theo những đề nghị khác nhau
	Đồng tác giả
	- nt –
	2001

	32
	Bàn về nguyên nhân gây ra hư hỏng một số công trình đất ở những vùng đất phèn được ngọt hóa ở ĐB sông Cửu Long
	Đồng tác giả
	- nt –


	2001

	33
	Khả năng đầm chặt loại đất tàn tích - sườn tàn tích màu nâu vàng được dùng đắp đập H'Ra Nam - Huyện Mang Giang - tỉnh Gia Lai
	
	- nt –


	2001

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình…) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	34
	Sử dụng đất tại chỗ để đắp đập ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Đông Nam Bộ
	Đồng tác giả
	- nt –
	2001

	35
	Xây dựng đê, đập và đắp nền tuyến dân cư trên đất yếu ở đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng tác giả
	- nt –
	2001

	36
	Xác định sức chống cắt của đất dính mềm yếu bằng dụng cụ xuyên tĩnh trong phòng thí nghiệm và sử dụng kết quả xuyên để tính chiều cao giới hạn của khối đất đắp trên nền đất yếu
	Đồng tác giả
	- nt –


	2001

	37
	Kết quả thí nghiệm đầm nén đất tại hiện trừơng công trình hồ chứa nước Nậm Tiên tỉnh Xaynhabuouly - CHDCND Lào
	Đồng tác giả
	- nt –


	2001

	38
	Xác định chiều cao giới hạn của khối đất đắp theo khả năng chịu tải của nền đất yếu dưới đê
	Đồng tác giả
	- nt –
	2002

	39
	Đặc điểm của đất nền, đất đắp dọc theo các tuyến đê đập ở ĐBSCL và chọn dung trọng khô thiết kế  của đê đập
	Đồng tác giả
	- nt –


	2002

	40
	Ảnh hưởng quá trình đầm nén đến tính thấm nước của đất đắp
	Đồng tác giả
	- nt –
	2003

	41
	Khảo nghiệm một số phương pháp tính toán ổn định đê được đắp trên nền đất yếu ở đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng tác giả
	- nt –
	2003

	42
	Phương pháp tính toán phân đọan đắp đê nhằm đảm bảo độ ổn định nền đất yếu dưới đê ở đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng tác giả
	- nt –
	2003

	43
	Xét ảnh hưởng kích thước mặt cắt ngang đê và khoảng cách giữa mép hố đào với chân mái dốc đến sự ổn định đê trên nền đất yếu
	Đồng tác giả
	- nt –


	2003

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình…) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	44
	Xác định vùng chịu nén trong nền đất yếu bão hòa nước dưới khối đất đắp của đê ở ĐBSCL
	Đồng tác giả
	- nt –
	2003

	45
	Dùng phương pháp biểu đồ để đánh giá chất lượng đầm nén trong khối đập được đắp bằng đất có chứa nhiều hạt dăm sạn, vón kết laterit (hạt thô d > 2mm)
	Đồng tác giả
	- nt –


	2005

	46
	Chọn giải pháp thi công hợp lý để nâng cao tính đồng chất của khối đập được đắp bằng đất lấy ở các mỏ vật liệu không đồng nhất
	Đồng tác giả
	- nt –


	2005

	47
	Lý thuyết về trương nở và sự tham gia của áp lực trương nở trong việc tính toán áp lực đất lên tường chắn trọng lực
	Đồng tác giả
	- nt –


	2006

	48
	Một số kết quả xác định lún lệch của lớp đất có độ ẩm, độ chặt không đều
	Đồng tác giả
	- nt –
	2006

	49
	Đặc điểm biến đổi hệ số nhớt () của đất dính thuộc trầm tích ở ĐBSCL
	Đồng tác giả
	- nt –
	2006

	50
	Sự thay đổi sức chống cắt của đất phèn có cấu trúc tự nhiên trong những môi trường nước khác nhau
	Đồng tác giả
	- nt –
	2006

	51
	Sự vận động nước lỗ rỗng trong hệ thống giếng cát không hoàn chỉnh đối với nền đất yếu ở ĐBSCL
	Đồng tác giả
	- nt –


	2006

	52
	Một dạng sơ đồ tính toán ổn định chống nứt trong thân đập đất và khả năng định vị, phòng tránh sự cố với giải pháp độ chặt hợp lý theo chiều cao đập
	Đồng tác giả
	- nt –


	2006

	53
	Những yếu tố ảnh hưởng đến ứng suất và biến dạng của công trình nền đường đắp cao trên đất yếu ở ven sông
	Đồng tác giả
	- nt –


	2007

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình…) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	54
	Sự phát triển lực dính kết cấu cứng (Cc) và tăng độ bền trong khối đê được đắp bằng loại đất sét dẻo chảy ở ĐBSCL
	Đồng tác giả
	- nt –


	2007

	55
	Nghiên cứu các đặc trưng trương nở ngang của đất loại sét thuộc khu vực miền Trung
	Đồng tác giả
	- nt –
	2007

	56
	Nghiên cứu sự thay đổi moduyn lún ep của đất loại sét có trạng thái độ sệt (IL) khác nhau ở ĐBSCL trong quá trình cố kết
	Đồng tác giả
	- nt –


	2007

	57
	Nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt và hệ số thấm nước của đất đắp trong thân đập ở miền Trung sau nhiều năm xây dựng công trình
	Đồng tác giả
	
	2008

	58
	Nghiên cứu tương quan giữa chỉ số nén cố kết thấm (Cc) và chỉ số nén thứ cấp (C) với các chỉ tiêu vật lý của đất dính đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng tác giả
	- nt –


	2008

	59
	Ảnh hưởng áp lực trương nở (PN) đến áp lực nước lỗ rỗng (U) trong khối đập được đắp bằng đât loại sét có tính trương nở
	Đồng tác giả
	- nt –


	2008

	60
	Sự biến đổi áp lực nước lỗ rỗng (U) theo mức độ bão hoà nước (G) của đất loại sét có tính trương nở
	Đồng tác giả
	- nt –


	2008

	61
	Sự biến đổi đường bão hoà nước của đập đắp bằng đất sét có tính trương nở sau nhiều năm khai thác
	Đồng tác giả
	- nt –


	2009

	62
	Nghiên cứu sự thay đổi hệ số thấm của đất theo hệ số rỗng và ảnh hưởng đến quá trình cố kết của nền đất được xử lý bằng giếng cát
	Đồng tác giả
	- nt –


	2009

	63
	Bản chất hiện tượng nứt cục bộ và phương pháp tính toán ổn định chống nứt trong đập đất

	Đồng tác giả
	- nt –
	2009

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình…) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	64
	Nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt của một số loại đất đắp chế bị ngâm nước theo thời gian
	Đồng tác giả
	- nt -
	2009

	65
	Nghiên cứu ảnh hưởng của mưa lũ  đến sự ổn định mái dốc cạnh đường giao thông đi qua vùng đất đỏ bazan ở Tây Nguyên 
	Đồng tác giả
	- nt –


	2010

	66
	Đặc điểm địa chất công trình và tình hình sạt lở mái dốc các tuyến đường ô tô ở Tây Nguyên
	Đồng tác giả
	- nt –
	2010

	67
	Mô phỏng đất trương nở bằng mô hình toán trên Geoslope
	Đồng tác giả
	- nt –
	2010

	68
	Ãnh hưởng khí hậu đến sức chống cắt của một số loại đất tàn sườn tích có cấu trúc tự nhiên trên vỏ phong hoá ở Tây Nguyên
	Đồng tác giả
	- nt –


	2010

	

	16. Thành tích hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học vả sinh viên


	TT
	Họ tên NCS 
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Thời gian  
	Cơ sở đào 
	Năm đã 

	
	HVCH hoặc SV
	NCS
	HVCH
	Chính
	Phụ
	hướng dẫn
	tạo
	bảo vệ

	
	HỌC VIÊN CAO HỌC
	
	
	
	
	
	
	

	1
	- Nguyễn Thị Thùy Vân
	
	x
	
	x
	1994-1995
	ĐH Bách 
	1995

	2

3
	- Nguyễn Ngọc Thọ

- Nguyễn Thanh Phượng
	
	x

x
	
	x

x
	1997-1998

1997-1998
	Khoa TP. HCM
	1998

1998

	4

5
	- Võ Ngọc Hà

- Lê Hoàng Minh
	
	x

x
	
	x

x
	1998-1999

1998-1999
	- nt -

- nt -
	1999

1999

	6
	- Nguyễn Kế Tường
	
	x
	
	x
	2000-2001
	- nt -
	2001

	7

8

9
	- Trà Thanh Tú

- Nguyễn Vĩnh Triệu

- Nguyễn Kiết Hùng
	
	x

x

x
	x

x

x
	
	2001-2002

2001-2002

2001-2002
	- nt -

- nt -

- nt -
	2002

2002

2002

	10

11

12
	- Nguyễn Ngọc Phúc

- Huỳnh Hữu Hiệp

- Trương Minh Hoàng
	
	x

x

x
	x

x
	x
	2002-2003

2002-2003

2002-2003
	- nt -

- nt -

-nt-
	2003

2003

2003

	13

14

15
	- Nguyễn Việt Tuấn

- Hoàng Vũ Tường Lâm

- Trần Tiến Quốc Đạt
	
	x

x

x
	x

x
	x
	2003-2004

2003-2004

2003-2004
	- nt -

- nt -

- nt -
	2004

2004

2004

	16

17

18
	- Trương Thanh Huấn

- Võ Hải Long

- Lê Thanh Phong
	
	x

x

x
	x

x


	x
	2004-2005

2004-2005

2004-2005
	- nt -

- nt -

- nt -
	2005

2005

2005

	19

20
21

22
	- Nguyễn Thanh Bình

- Phạm Quốc Đạt

- Phạm Minh Giang

- Nguyễn Viết Tường
	
	x

x

x

x
	x

x
	x

x
	2005-2006

2005-2006

2005-2006

2005-2006
	- nt -

- nt -

- nt -

- nt -
	2006

2006

2006

2006

	TT
	Họ tên NCS 
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Thời gian  
	Cơ sở đào 
	Năm đã 

	
	HVCH hoặc SV
	NCS
	HVCH
	Chính
	Phụ
	hướng dẫn
	tạo
	bảo vệ

	23

24
	- Nguyễn Thúy Trang

- Trần Thanh Tú
	
	x

x
	x

x
	
	2006-2007

2006-2007
	- nt –

- nt -
	2006

2006

	25
	- Đào Ngọc Quyền
	
	x
	
	x
	2007-2008
	- nt -
	2007

	26
	- Lê Quang Đức
	
	x
	x
	
	2007-2008
	Đại học 
	2008

	27

28

29
	- Phạm Vĩnh Thành

- Nguyễn Thành Vinh

- Kiều Văn Công
	
	x

x

x
	x

x

x
	
	2008-2009

2008-2009

2008-2009
	Thuỷ Lợi
- nt -

- nt -
	2009

2009

2009

	30
	- Ninh Văn Bình
	
	x
	x
	
	2009-2010
	- nt -
	2010

	31

32

33

34

35

36
	- Lê Hà An

- Nguyễn Văn Dũng

- Đào Đức Hạnh

- Phạm Thị Thu Hiền

- Đỗ Văn Tính

- Trần Thanh Toàn
	
	x

x

x
x

x
	x

x

x
x

x
	x
	2010

2010

2010

2010

2010

2010
	- nt -

- nt -

- nt -

 - nt -

- nt -

- nt -
	2010

2010

2010

2010

2010

2010

	37
	- Lê Thị Thu Hiền
	
	x
	x
	
	2009-2010
	ÑH BK TP. 
	2010

	
	
	
	
	
	
	
	HCM
	

	
	NGHIÊN CỨU SINH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	- Võ Ngọc Hà
	x
	
	
	x
	2001-2005
	Viện KH
	2005

	2
	- Nguyễn Kế  Tường
	x
	
	x
	
	2003- 2009
	Thủy Lợi  
	2010

	3
	- Nguyễn Hùng Sơn
	x
	
	
	x
	2003-2005
	Miền Nam
	2009

	4
	- Nguyễn Ngọc Phúc
	x
	
	x
	
	2003- 2008
	- nt -
	2009

	5
	- Nguyễn Việt Tuấn
	x
	
	x
	
	2004-2007
	- nt -
	2008

	6
	- Trương Minh Hoàng
	x
	
	x
	
	2005-2006
	- nt -
	(**)

	7
	- Ngô Tấn Dược
	x
	
	x
	
	2007-nay
	- nt -
	

	8
	- Nguyễn Hoàng Tùng
	x
	
	x
	
	2010-nay
	- nt -
	


* Chỉ hướng dẫn đến năm 2005

** Hiện nay chuyển làm nghiên cứu sinh tại Nhật

17. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học:
	TT
	Teân saùch
	Loại sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Số tác giả
	Viết một mình  hoặc chủ biên, phần biên soạn
	Thẩm định,  xác nhận sử dụng của CSGD

	1
	Sử dụng đất tại chỗ để đắp đập ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ
	CK
	Nhà xuất bản Nông Nghiệp, 2001
	02
	84-172
	Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Nam 

	2
	Xây dựng đê đập, đắp nền tuyến dân cư trên đất yếu ở đồng bằng sông Cửu Long
	CK
	Nhà xuất bản Nông Nghiệp, 2002
	02
	63-96
	Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Nam 

	3
	Biện pháp xây dựng và nâng cao ổn định đê bao ở đồng bằng sông Cửu Long
	CK
	Nhà xuất bản Nông Nghiệp, 2008
	02
	CB
	Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Nam 


18. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp 
	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	


	19. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 



	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)

	1
	Hồ chứa nước Dầu Tiếng
	Kiểm tra chất lượng công trình, Tây Ninh
	1980-1986

	2
	Hồ chứa Trị An
	Kiểm tra chất lượng công trình, Đồng Nai
	1985-1992

	3
	Hồ chứa nước Thác Mơ
	Kiểm tra chất lượng công trình, Bình Phước
	1986-1990

	4
	Hồ chứa nước sông Quao
	Kiểm tra chất lượng công trình, Bình Thuận
	1993-1998

	5
	Hồ chứa nước Vĩnh Sơn
	Kiểm tra chất lượng công trình, Ninh Thuận
	1991-1994

	6
	Hồ chứa nước Cà Giây
	Kiểm tra chất lượng công trình, Bình Thuận
	1992-1996

	7
	Hồ chứa nước Đá Đen
	Kiểm tra chất lượng công trình, Bà Rịa-Vũng Tàu
	1999-2002

	8
	Hồ chứa H’Ra Nam
	Kiểm tra chất lượng công trình, Đaklak
	2001

	9
	Hồ chứa Lộc Quang
	Kiểm tra chất lượng công trình, Bình Phước
	2001

	10
	Hồ chứa nước Nậm Tiên
	Đầm nén hiện trường, XayNhaBouly, Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào
	2000-2001

	11
	Hồ chứa nước Easoup
	Kiểm tra chất lượng công trình, Gia Lai
	2002-2003

	12
	Hồ chứa nước Đắc Yên
	Kiểm tra chất lượng công trình, Kontum
	2003-2004

	13
	Hồ chứa nước Buôn Joong
	Kiểm tra chất lượng công trình, Daklak
	2003-2004

	14
	Hồ chứa nước sông Hoả
	Kiểm tra chất lượng công trình, Bà Rịa-Vũng Tàu
	2005

	15
	Hồ chứa nước sông Sắt
	Kiểm tra chất lượng công trình, Ninh Thuận
	2004-2005

	14
	Nghiên cứu quan hệ giữa hệ số thấm đứng và hệ số thấm ngang trong quá trình cố kết  của đất ở đồng bằng sông Cửu Long 
	Các công trình xây dựng trên nền đất yếu khi áp dụng những biện pháp xử lý nền như: cọc cát, giếng cát, bấc thấm kết hợp gia tải.
	2002-nay

	15
	Hồ chứa nước sông Ray
	Kiểm tra chất lượng công trình, Bà Rịa-Vũng Tàu
	2006-2010

	16
	Hồ chứa nước Tả Trạch
	Đầm nén hiện trường, Thừa Thiên - Huế. Kiểm tra chất lượng đất đắp
	2008-2010

	17
	Dự án Thuỷ Lợi Phước Hoà
	Kiểm tra chất lượng đất đắp đập chính và hệ thống kênh, Dầu Tiếng – Bình Phước
	2009-nay

	18
	Đại lộ Đông Tây TP. Hồ Chí Minh
	Kiểm tra chất lượng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp
	2004-2009

	19
	Đường Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương
	Khảo sát địa kỹ thuật cầu Bến Lức. Kiểm tra chất lượng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp. 
	2005-2007

	20
	Cầu Cần Thơ
	Kiểm tra chất lượng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp. tư vấn địa kỹ thuật gói thầu 3
	2005-2007

	21
	Dự án các cầu Cần Thơ – Cà Mau
	Kiểm tra chất lượng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp, bentonite.
	2008-nay

	22
	Nhà hát Cải Lương TP. Hồ Chí Minh
	Khảo sát Địa Kỹ Thuật
	2007

	23
	Tượng đài Thích Quảng Đức
	Khảo sát Địa Kỹ Thuật
	2007

	24
	Cảng Cái Mép Thị Vải
	Kiểm tra chất lượng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp, vật liệu đắp.
	2008-nay

	25
	Cảng Hiệp Phước
	Kiểm tra chất lượng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp, vật liệu đắp, bentonite.
	2008-nay

	26
	Đường Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
	Kiểm tra và tư vấn chất lượng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp, bentonite, 
	2010-nay

	
	. . . . .
	
	


20. Giải thưởng 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	
	

	2
	
	


	21. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh 
1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn về “Thành tích trong sản xuất và công tác, góp phần  xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”, 1996
2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn về “Thành tích trong công tác xây dựng công trình thủy lợi Sông Quao”, 1997

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn về “Thành tích trong công tác xây dựng hồ chứa nước Cà Giây”, 2000




TP. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 04 năm 2011
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Xác nhận và đóng dấu)
	NGƯỜI KHAI
(Họ tên và chữ ký)

	
	GS. TS. TRẦN THỊ THANH
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